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Tóm tắt 
 Nghiên cứu được tiến hành tại BVĐK Hải Dương 

từ 2/2009- 5/2009 với mục tiêu: đánh giá hiệu quả 
truyền HTTĐL sản xuất tại BVĐK Hải Dương trên lâm 
sàng và xét nghiệm đông máu, sinh hoá. Đối tượng 
nghiên cứu: gồm 38 bệnh nhân thiếu hụt một hay 
nhiều thành phần huyết tương. Kết quả nghiên cứu: 
sau truyền HTTĐL 88,6% bệnh nhân có tình trạng 
toàn thân tốt lên, HA tâm thu tăng thêm 2,95 mmHg, 
HA tâm trương tăng thêm 3,07 mmHg. Thời gian 
prothrombin giảm 2,16 giây, tỷ lệ prothrombin tăng 
thêm là 16,66%, fibrinogen tăng thêm là 0,29g/l, thời 
gian APTT giảm  là 2,46 giây, TT giảm là 1,49 giây. 
Nồng độ protein tăng thêm là 4,20g/l, albumin tăng 
thêm là 2,02g/l. 

Từ khóa: truyền HTTĐL 
Summary  
Study the effect of transfusion of fresh frozen 

plasma (FFP) produced at Hai duong general hospital 
The study was carried out at Hai Duong general 

hospital from February 2009 to May 2009. Target: to 
investigate the effect of transfusion of fresh frozen 
plasma (FFP) produced at Hai Duong general 
hospital on clinical condition and coagulation and 
biochemistry indices. Subject: 38 patients with one or 
multiple plasma factor deficiency. Results: after FFP 
transfusion, 88.6% patients had improved their 
general condition, systolic pressure increased by 2.95 
mmHg, diastolic pressure increased by 3.07 mmHg; 
prothrombin time decreased by 2.16s, prothrombin 
proportion increased by 16.66%, fibrinogen  
increased by 0.29 g/l, activated prothrombin time 
(APTT) reduced by 2.46s and thrombin time (TT) 
reduced by 1.49s. Protein and albumin concentration 
increased by 4.20 g/l and 2.02 g/l respectively.  

Keywords: effect of transfusion of fresh frozen 
plasma 

Đặt vấn đề 
Huyết tương tươi đông lạnh (HTTĐL) là huyết 

tương điều chế từ máu toàn phần tươi trong vòng 6-8 
giờ kể từ khi lấy máu và bảo quản ở điều kiện đông 
lạnh, thời gian bảo quản phụ thuộc vào nhiệt độ bảo 
quản, có thể lưu trữ được tới 2 năm ở điều kiện ≤ -
35oC. Đây là sản phẩm có chứa nhiều yếu tố đông 
máu (gồm cả yếu tố đông máu bền vững và kém bền 
vững) và có hàm lượng cao protein [6]. 

Hiệu quả của việc truyền huyết tương tươi đông 
lạnh trong điều trị bệnh đã được khẳng định từ nhiều 
thập kỷ nay. Huyết tương tươi đông lạnh là một chế 
phẩm của máu được sử dụng nhiều trong lâm sàng, 
đặc biệt trong một số trường hợp sau: 

- Những bệnh nhân có rối loạn đông máu cần 
cung cấp các yếu tố đông máu như: hội chứng đông 
máu rải rác trong lòng mạch, xuất huyết giảm tiểu cầu 
huyết khối, bệnh gan làm giảm tổng hợp các yếu tố 
đông máu như viêm gan vius ác tính, xơ gan cổ 
chướng và các bệnh máu bẩm sinh như hemophilie... 

- Những bệnh nhân thiếu hụt tuần hoàn do mất 
huyết tương, sốc giảm thể tích máu, sốc bỏng, sốc 
chấn thương… 

- Những bệnh nhân suy kiệt cần cung cấp một 
lượng lớn protein đặc biệt  là các globulin miễn dịch 
[5]. 

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Hải Dương đã áp 
dụng công nghệ tiên tiến sản xuất các chế phẩm của 
máu theo quy trình chuẩn của viện Huyết học-Truyền 
máu Trung ương, đã sản xuất được HTTĐL và một số 
chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn quốc gia [2]. 

Để góp phần đánh giá chất lượng, hiệu quả 
HTTĐL sản xuất tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương 
trên người bệnh, chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm  
mục tiêu: “Tìm hiểu sự thay đổi một số chỉ số lâm 
sàng, hoá sinh, đông máu của bệnh nhân truyền 
huyết tương tươi đông lạnh sản xuất tại Bệnh viện Đa 
khoa Hải Dương”. 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu: Tiến hành trên 38 bệnh 

nhân thiếu hụt một hay nhiều thành phần huyết tương 
như bệnh nhân xơ gan, suy kiệt, hội chứng thận 
hư...được truyền HTTĐL tại Bệnh viện Đa khoa Hải 
Dương từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2009.  

2 Chất liệu nghiên cứu: huyết tương tươi đông 
lạnh sản xuất tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dưong với 
các thông số sau: Thể tích: 232,32 ± 11,05 ml. Số 
lượng hồng cầu còn lại: 0,26 ± 0,12 x 109/pool. Số 
lượng tiểu cầu còn lại: 3,45 ± 0,60 x 109/pool. Số 
lượng bạch cầu còn lại: 0.008 ± 0,002 x 109/pool. 
Protein huyết tương: 69,54 ± 7,02 g/lit. Nhiệt độ bảo 
quản: ≤ -350C. Hạn sử dụng: ≤ 2 năm [2]. 

3. phương pháp nghiên cứu: 
* Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến 

cứu. 
* Các chỉ số nghiên cứu : 
- Các chỉ số lâm sàng 
. Trạng thái toàn thân: đánh giá diễn biến toàn 

thân của bệnh nhân sau khi sử dụng chế phẩm máu 
được chia làm 3 mức độ: tốt, trung bình, xấu. 

. Tim mạch: mạch, huyết áp (được xác định trước 
truyền và sau truyền HTTĐL 1 giờ). 

. Biểu hiện các phản ứng (nếu có): 
- Các chỉ số xét nghiệm:  
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. Chỉ số đông máu: thời gian prothrombin (PT: 
Prothrombin Time), thời gian thromboplastin từng 
phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial 
Thromboplastin), thời gian thrombin (TT: Thrombin 
Time), fibrinogen được thực hiện trên máy đông máu 
Sta Compact của hãng Stago (Cộng hòa Pháp). Các 
xét nghiệm đông máu được tiến hành trước truyền và 
sau truyền huyết tương tươi đông lạnh 24 giờ. 

. Chỉ số sinh hoá: protein, albumin được phân tích 
bằng máy sinh hoá tự động Hitachi 717 (Nhật Bản) 
trước truyền và sau truyền HTTĐL24 giờ. 

* Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê y 
học. 

kết quả nghiên cứu và bàn luận 
Qua nghiên cứu 38 bệnh nhân, 44 lần truyền với 

số lượng 82 đơn vị HTTĐL, chúng tôi thu được kết 
quả và bàn luận như sau: 

1. Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân sau khi 
truyền huyết tương tươi đông lạnh 

Bảng 1. Tình trạng toàn thân của bệnh nhân sau 
truyền HTTĐL 

 

Biểu hiện Số lượng Tỉ lệ % 
Tốt lên 39 88,6 

Trung bình 4 9,1 
Xấu đi  1 2,3 
Tổng 44 100 

- Đại đa số bệnh nhân sau khi sử dụng HTTĐL có 
tình trạng toàn thân tốt lên (39/44 chiếm tỉ lệ 88,6%) 
cụ thể như: ý thức đang suy sụp, mệt mỏi chuyển 
sang tỉnh táo hơn đỡ mệt hơn…  

- Có 1 trường hợp (chiếm tỷ lệ 1,1 %)  diễn biến 
toàn thân xấu đi, bệnh nhân này do xơ gan cổ chướng 
mất bù, dịch ổ bụng nhiều, ngày phải hút 1,5 lít dịch ổ 
bụng do vậy lượng protein mất đi nhiều hơn bù vào. 
Chính nguyên nhân này làm cho tình trạng bệnh nhân 
xấu đi so với trước truyền HTTĐL. 

Bảng 2. Thay đổi huyết động của bệnh nhân sau 
khi truyền HTTĐL. 

Chỉ số 
Trước truyền 

(X±SD) 
Sau truyền 
(X±SD) 

Trị số thay 
đổi 

(X±SD) 
P 

M¹ch(lÇn/phót) 85,05±4,15 85,16±3,95 0,15±1,72 > 
0,05 

HA tâm thu 
(mmHg) 

110,68±7,12 113,64±7,42 2,95±7,18 < 
0,05 

HA tâm trương 
(mmHg) 

64,43±5,42 67,50±6,33 3,07±6,67 < 
0,05 

  

- Các chỉ số huyết động của bệnh nhân sau khi 
được sử dụng chế phẩm HTTĐL có tiến triển tốt lên: 
huyết áp tâm thu tăng thêm 2,957,18 mmHg, huyết 
áp tâm trương tăng thêm 3,076,67mmHg (p<0,05), 
(bảng 2). 

Khi truyền chế phẩm máu, thể tích máu bệnh 
nhân tăng lên tương ứng với lượng truyền vào và duy 
trì kéo dài trung bình 24giờ sau truyền do vậy huyết 
áp của bệnh nhân được truyền chế phẩm máu tăng 
lên [6]. 

2. Thay đổi một số chỉ số đông máu của bệnh 
nhân sau khi truyền huyết tương tươi đông lạnh 

Bảng 3. Thay đổi xét nghiệm PT, Fibrinogen sau 
truyền HTTĐL 24 giờ. 

Xét nghiệm 
Trước truyền 

(X±SD) 

Sau truyền  
24 giờ 

(X±SD) 

Trị số thay 
đổi 

(X±SD) 
P 

Giây 17,59±3,15 15,42±2,66 -2,16±1,27 < 0,05 

Tỉ lệ % 65,75±18,33 82,41± 
22,65 

16,66± 
10,81 

< 0,05 PT 

INR 1,46±0,44 1,21±0,27 -0,26±0,23 < 0,05 
Fibrinogen (g/l) 1,81±0,84 2,12±0,85 0,29±0,19 < 0,05 

- Sau truyền HTTĐL 24giờ, xét nghiệm thời gian 
PT giảm trung bình 2,16±1,27 giây. Tỷ lệ prothrombin 
tăng thêm trung bình là 16,66±10,81% . Fibrinogen 
tăng thêm trung bình là 0,29  0,19g/l .Thay đổi có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05, (bảng 3). 

Bảng 4. Thay đổi xét nghiệm  APTT, TT  sau 
truyền HTTĐL 24 giờ. 

Xét nghiệm 
Trước 
truyền 

(X±SD) 

Sau truyền 
24 giờ 

(X±SD) 

Trị số thay 
đổi 

(X±SD) 
P 

Giây 36,65±5,05 34,19±4,11 -2,46±2,09 < 
0,05 

APTT 
BÖnh/chøng 1,15±0,16 1,07±0,13 -0,08±0,07 < 

0,05 

TT (giây) 20,51±3,43 19,02±2,27 -1,49±1,92 < 
0,05 

 
- Sau truyền HTTĐL 24 giờ thời gian APTT giảm 

trung bình là 2,46±2,09 giây và TT giảm trung bình là 
1,49±1,92 giây. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự với 
nhận định của một số tác giả trong và ngoài nước: 

Nguyễn Quang Đông dùng HTTĐL điều trị cho 40 
bệnh nhân bỏng: PT trước truyền là 21,22  6,95 
giây, sau truyền 1 ngày là 16,30  4,68 giây. APTT 
trước truyền huyết tương tươi đông lạnh 51,15  10,30 
giây; sau truyền 1 ngày là 46,07  8,67 giây [1]. 

Hoàng Vũ Hùng theo dõi tỷ lệ prothrombin trước 
và sau điều trị huyết tương tươi đông lạnh ở 18 bệnh 
nhân viêm gan B cấp tính có sự khác nhau rõ rệt 
(trước điều trị 82,6  7,2%, sau điều trị 91,7  4,34%; 
P < 0,05) [4]. 

Đoàn Văn Hoan nghiên cứu biến đổi fibrinogen 
sau truyền huyết tương tươi đông lạnh: hàm lượng 
fibrinogen tăng lên thêm là 0,42  0,27g/l [2]. 

Nguyễn Thị Huê nghiên cứu hiệu quả của truyền 
HTTĐL trong điều trị rối loạn đông máu ở 21 bệnh 
nhân ngoại khoa truyền máu khối lượng lớn nhận 
thấy: fibrinogen tăng từ 1,52g/l lên 2,06 g/l; PT từ 46% 
tăng lên 54% (p<0,05) [3]. 

Andrew M (1990), thấy rằng HTTĐL phù hợp để 
thay thế các yếu tố đông máu đặc biệt các yếu tố này 
phụ thuộc này vào vitaminK. Dùng liều 10-15ml/1kg 
cân nặng thì lượng yếu tố đông máu tăng lên thêm 
10-20% [7]. 

Tóm lại: dùng huyết tương tươi đông lạnh xuất tại 
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Bệnh viện Đa khoa Hải Dương có tác dụng tốt trong 
điều chỉnh các rối loạn đông máu trên bệnh nhân có 
thiếu hụt các yếu tố đông máu. 

3. Thay đổi một số chỉ số sinh hoá của bệnh 
nhân sau truyền huyết tương tươi đông lạnh  

Bảng 5. Thay đổi protein, albumin sau truyền 
HTT§L 24 giê. 

Xét nghiệm 
Trước truyền 

(X±SD) 

Sau truyền  
24giờ 

(X±SD) 

Trị số thay 
đổi 

(X±SD) 
P 

Protein 59,48±7,77 63,68±7,58 4,20±1,58 < 0,05 
Albumin 27,64±4,87 29,66±4,84 2,02±0,82 < 0,05 
 
- So với trước truyền, sau truyền HTTĐL 24giờ 

nồng độ protein tăng thêm trung bình là 4,20±1,58 g/l, 
albumin tăng thêm trung bình là 2,02±0,82 g/l, (P < 
0,05). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đương với 
nghiên cứu của  

Đoàn Văn Hoan nghiên cứu trên 22 bệnh nhân 
thiếu hụt thành phần huyết tương tại Bệnh viện Đa 
khoa Hải Dương: sau truyền HTTĐL nồng độ protein 
tăng thêm trung bình là 5,24  1,95 g/l [2]. 

Tóm lại: truyền HTTĐL sản xuất tại Bệnh viện Đa 
khoa Hải Dương cho bệnh nhân thiếu protein, 
albumin có tác dụng làm tăng nồng độ protein, 
albumin huyết thanh. 

Kết luận 
Huyết tương tươi đông lạnh sản xuất tại Bệnh viện 

Đa khoa Hải Dương có hiệu quả tốt có thể sử dụng 
cho điều trị bệnh. Đa số bệnh nhân (88,6%) có tình 
trạng toàn thân tốt lên sau khi được truyền huyết 
tương tươi đông lạnh. Sau truyền HTTĐL 24giờ, thời 
gian prothrombin giảm trung bình 2,16±1,27 giây, tỷ 
lệ prothrombin tăng thêm trung bình là 
16,66±10,81%, fibrinogen tăng thêm trung bình là 

0,29  0,19g/l, thời gian APTT giảm trung bình là 
2,46±2,09 giây, thời gian TT giảm trung bình là 
1,49±1,92 giây, (p < 0,05). 

Huyết tương tươi đông lạnh có tác dụng làm tăng 
hàm lượng protein toàn phần, albumin huyết thanh: 
Sau truyền HTTĐL 24giờ nồng độ protein tăng thêm 
trung bình là 4,20±1,58 g/l, albumin tăng thêm trung 
bình là 2,02±0,82 g/l, (P<0,05). 
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NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT TẠI CỘNG ĐỒNG 

 
Nguyễn Văn Siêm 

Bệnh viện tâm thần trung ương I 
 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu dịch tễ học bệnh tâm thần phân liệt 

(điều tra nhà-nhà) này là đề tài được thực hiện lần 
đầu tiên ở Việt Nam tại một phường thành thị, một xã 
nông thôn đồng bằng và một xã miền núi với tổng 
dân số 23 758. Kết quả: phát hiện 131 bệnh nhân 
tâm thần phân liệt đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của bảng 
phân loại quốc tế ICD-10. Tỷ lệ mắc chung là 0,52 – 
0,61% dân số. Tỷ lệ mắc điểm là 0,49 – 0,53%. Tỷ lệ 
mới mắc trong một năm 0,29 – 0,56‰. Xác suất mắc 
bệnh 1,26 – 1,44%. Tỷ số bệnh nhân nữ/nam là 0,9. 
Số bệnh nhân khởi phát ở độ tuổi 15 – 25 có tỷ lệ cao 
nhất (49 – 65%). Tuổi khởi phát trung bình ở nam là 
20 – 25, ở nữ là 25 – 30. Tỷ lệ độc thân ở bệnh nhân 
nam là 40,58%, ở bệnh nhân nữ là 38,71%. Tỷ lệ ly 

hôn, ly thân là 5,33%. Tỷ lệ bệnh nhân mạn tính và 
hay tái phát là 88 – 94%. Tiên lượng: số bệnh nhân 
lành bệnh (ổn định trên 7 năm) khoảng 13% (bệnh 
nhân nữ lành bệnh so với nam là 5/1); tỷ lệ thuyên 
giảm tốt là 33%, cả khá và tốt là 50 – 77%. Các yếu 
tố tiên lượng tốt là: thể bệnh paranoid và không biệt 
định; kiểu khởi phát cấp; giới nữ; tuổi khởi phát muộn; 
có rối loạn cảm xúc kết hợp, bệnh cảnh lâm sàng ít 
triệu chứng âm tính, thuyên giảm sâu sắc giữa các 
đợt bệnh, ít di chứng, tuân thủ điều trị, tiền sử gia 
đình không có bệnh nhân phân liệt nhân tố nâng đỡ 
dung nạp tích cực của gia đình và xã hội. 

Từ khóa: dịch tễ học bệnh tâm thần phân liệt, 
nghiên cứu cộng đồng 

 


